uỷ ban nhân dân                  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 

 Tỉnh Thanh Hoá                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     


   Số: 604/QĐ-UBND                                Thanh Hoá, ngày  01  tháng  3  năm 2011
Quyết định
v/v phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển Cụm
công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2020


Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh thanh hóa
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ quy định về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của bộ  Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương V/v quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp; 
Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng bộ Công Thương V/v ban hành nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp; ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1179/BCT-CNĐP ngày 10/02/2011;
Căn cứ Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 3/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa V/v phê duyệt đề cương quy hoạch (điều chỉnh) mạng lưới cụm CN-TTCN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1815/TTr-SCT ngày 21/12/2010 V/v phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2020; ý kiến của Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều chỉnh phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010- 2020 tại Biên bản thẩm định ngày 16/12/2010,
Quyết Định:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển Cụm công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2020 với nội dung chủ yếu sau:

I. Định hướng phát triển:
- Phát triển hệ thống Cụm công nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản và khoáng sản nhằm khai thác tiềm năng của khu vực nông thôn tiến tới Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá.
- Phát triển hệ thống Cụm công nghiệp để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp nhẹ, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ, giải quyết việc làm khu vực nông thôn, thúc đẩy đô thị hoá khu vực nông thôn.

- Phát triển hệ thống Cụm công nghiệp tỉnh gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm sử dụng đất và hạ tầng kết hợp với phát triển du lịch văn hoá, làng nghề theo hướng kinh doanh đa dạng, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội khu vực nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

- Phát triển hệ thống Cụm công nghiệp của Tỉnh gắn với hệ thống Cụm công nghiệp của quốc gia nhằm thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về xây dựng Cụm công nghiệp.

II. Mục tiêu:
- Đến 2020 toàn tỉnh có 55 Cụm công nghiệp đưa vào khai thác vận hành
 ( có phụ lục 1 kèm theo).

Gồm: 10 Cụm công nghiệp đã hoàn thành; 28 cụm Công nghiệp chuyển tiếp và 17 Cụm công nghiệp xây dựng mới, chia ra:
+ Giai đoạn đến 2010: Có 10 cụm công nghiệp cơ bản đã hoàn thành. 
+ Giai đoạn 2011-2015 đưa 33 cụm vào khai thác vận hành, tỷ lệ lấp đầy trên 60%, trong đó xây dựng mới 5 cụm. 
+ Giai đoạn 2016-2020 đưa 12 Cụm công nghiệp còn lại vào khai thác vận hành, đưa tỷ lệ lấp đầy Cụm công nghiệp bình quân toàn tỉnh lên trên 70%.
- Về giá trị sản xuất công nghiệp: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong cụm đến năm 2020 đạt 16.587,37; tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm

- Về thu hút lao động: Bình quân thu hút lao động vào các cụm công nghiệp từ 5.000 đến 7.000 lao động/năm.

- Về xử lý chất thải: Đến năm 2015 có 20 cụm hoàn thành các công trình xử lý chất thải, nước thải chung; đến năm 2020 có thêm 20 cụm hoàn thành công trình xử lý chất thải nước thải và số cụm còn lại chuyển sang giai đoạn sau năm 2020.
III. Quy hoạch điều chỉnh phát triển cụm công nghiệp:

1. Rà soát các Cụm công nghiệp trong quy hoạch cũ. 
1.1 Các Cụm công nghiệp đã Quy hoạch giai đoạn 2003 - 2010 nhưng không đủ điều kiện thực hiện được loại ra khỏi Quy hoạch: 35 cụm với tổng diện tích 354,8ha ( phụ lục 2 kèm theo).

Trong đó: 
+ Vùng đồng bằng: 12 cụm, với diện tích 157,8 ha; 
+ Vùng ven biển: 7 cụm, với diện tích 53 ha; 
+ Vùng miền núi: 16 cụm, với diện tích 144 ha.

1.2 Các Cụm công nghiệp có trong Quy hoạch giai đoạn 2003-2010 sát nhập với cụm khác hoặc chuyển thành cụm nghề xã: 20 cụm với tổng diện tích 125,9 ha ( có phụ lục 3 kèm theo). trong đó: 
- Vùng đồng bằng: 7 cụm, với diện tích 69ha; 
- Vùng ven biển: 9 cụm, với diện tích 33,9ha; 
- Vùng miền núi: 4 cụm, với diện tích 23 ha.

1.3 Các Cụm công nghiệp có trong quy hoạch phát triển giai đoạn 2003-2010 sát nhập hoặc mở rộng thành Khu công nghiệp: 5 cụm với tổng diện tích 296,2 ha, cụ thể: 
- Cụm CN Tây Bắc Ga diện tích 70 ha nhập vào Khu CN Đình Hương thành Khu CN Đình Hương - Tây Bắc Ga; 
- Cụm CN Hoàng Long 76,2ha mở rộng thành Khu CN Hoàng Long; 
- Cụm CN Nam Cầu Lèn 100ha mở rộng thành Khu CN Song Lộc; 
- Cụm CN Ngọc Lặc 30ha mở rộng thành Khu CN Ngọc Lặc;

- Cụm CN Thạch Quảng 20ha mở rộng thành Khu CN Thạch Quảng.
2. Quy hoạch điều chỉnh Cụm công nghiệp đến năm 2020: 
Tổng số Cụm công nghiệp đến năm 2020 là 55 cụm.  Trong đó:
+ Vùng đồng bằng: 25 cụm, với diện tích 651,53 ha

+ Vùng ven biển: 13 cụm, với diện tích 375 ha.

+ Vùng miền núi: 17 cụm, với diện tích 452 ha.

- Giai đoạn 2011 - 2015:  Đầu tư đưa vào vận hành 33 cụm, với tổng diện tích 993,56ha, trong đó:
+ Vùng đồng bằng: 13 cụm, với diện tích 456,36 ha
+ Vùng ven biển: 10 cụm với diện tích 245 ha.

+ Vùng miền núi: 10 cụm với diện tích 292,2 ha.

- Giai đoạn 2016-2020: Đầu tư đưa vào vận hành 12 cụm, với tổng diện tích 300 ha, trong đó:

+ Vùng đồng bằng: 4 cụm với diện tích 90ha.

+ Vùng ven biển : 1 cụm với diện tích 50ha. 

+ Vùng miền núi: 7 cụm với diện tích 160 ha.

3. Giá trị sản xuất công nghiệp: 
- Đến năm  2020 giá trị sản xuất công nghiệp trong cụm ước đạt: 16.587,37 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vùng đồng bằng: 7.477,07 tỷ đồng

+ Vùng ven biển   :  3.910,0 tỷ đồng

+ Vùng miền núi  :  5.200,3 tỷ đồng

4. Lao động:
 Đến năm 2015 tổng lao động trong các Cụm công nghiệp dự kiến đạt 88.566 lao động, đến năm 2020 là 119.532 lao động.
5. Về sử dụng đất Cụm công nghiệp: 
Đến năm 2020 tổng diện tích sử dụng đất: 1.478,73ha (đất 2 lúa 607,53ha chiếm 41,08%, đất khác 871,2 ha chiếm 58,92%), trong đó:

- Vùng đồng bằng: 25 cụm, với diện tích 651,53 ha, gồm đất 2 lúa 407,53ha chiếm 62,55%, đất khác 244ha chiếm 37,45%; 
- Vùng ven biển: 13 cụm, với diện tích 375ha, trong đó đất 2 lúa 200ha chiếm 53,3%, đất khác 175ha chiếm 46,7%;
- Vùng miền núi: 17 cụm, với diện tích 452,2ha trong đó đất khác 452,2ha (không có đất lúa). 
6. Về nhu cầu vốn đầu tư:

Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm CN: 2.093,14 tỷ, trong đó: 

- Giai đoạn 2011-1015: Đầu tư  xây dựng hạ tầng 33 cụm, với diện tích 993,56 ha, vốn đầu tư 1.525,14 tỷ đồng. 

- Giai đoạn 2016-1020: Đầu tư  xây dựng hạ tầng 12 cụm, với diện tích 300 ha, vốn đầu tư 568,0 tỷ đồng.   

III. Các giải pháp thực hiện Quy hoạch
- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm CN và đầu tư  SX kinh doanh trong Cụm CN. 

- Tạo nguồn vốn đầu tư xây hạ tầng Cụm công nghiệp bao gồm: Vốn hỗ trợ theo cơ chế chính sách của TW; vốn ngân sách địa phương; vốn doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Cụm CN; đào tạo lao động cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Cụm CN; thực hiện phòng chống ô nhiễm  môi trường sinh thái đối với Cụm CN.

- Ban hành Quy chế quản lý Cụm CN của tỉnh theo QĐ số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý Cụm công nghiệp.
- Các địa phương  dành quỹ đất để phát triển Cụm công nghiệp, đồng thời thực hiện lập quy hoạch cụm nghề xã.
Điều 2.  Tổ chức thực hiện.
1. Sở Công Thương:

- Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và phối hợp với các các ngành liên quan: Xây dựng, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển Cụm công nghiệp; xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển Cụm công nghiệp; thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng Cụm công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt;  
- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp.

- Phối hợp với cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị, thành phố: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các Cụm CN; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì phối hợp với các ngành: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp bằng vốn Nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho đầu tư xây dựng hạ tầng cụm CN và các chính sách khác của cụm CN trên cơ sở đề nghị của Sở Công thương.

3. Sở Tài Chính:

Có trách nhiệm phối hợp với sở Kế hoạch và đầu tư, sở Công thương trong việc bố trí vốn ngân sách tỉnh hàng năm hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm CN và các chính sách đào tạo lao động cho các doanh nghiệp sản xuất trong Cụm công nghiệp.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
Thực hiện quản lý nhà nước về đất đai và môi trường tại các cụm công nghiệp .
5. Các cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh, các đơn vị liên quan:

 Thực hiện chức năng phối hợp trong phạm vi trách nhiệm được giao, xử lý các vấn đề liên quan.

6. UBND cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với các ngành trong việc triển khai thực hiện quy hoạch; tổ chức thực hiện  công tác GPMB;

- Thực hiện lập quy hoạch chi tiết, huy động các nguồn vốn hợp pháp đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp và tổ chức  xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm CN trên địa bàn sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện quản lý Cụm công nghiệp sau khi có chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp;
 - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trong cụm theo quy định và tổng hợp định kỳ báo cáo tình hình hoạt động  cụm CN trên địa bàn cho Sở công thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3, QĐ;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.
	Chủ tịch

   Trịnh Văn Chiến (đã ký) 


	Phụ lục 1: Tổng hợp Quy hoạch Cụm công nghiệp đến năm 2020 

	(KÌm theo Quyết định số 604 /QĐ - UBND ngày  01/ 3 /2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)

	TT
	Tên huyện, thị xã
thành phố
	Vị trí 
(xã)
	Tổng số
cụm
	Diện tích
 QH cũ (ha)
	Diện tích Quy hoạch điều chỉnh (ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Toàn tỉnh
	 
	55
	709.70
	1,478.73
	 

	I
	Đồng bằng
	 
	25
	309.40
	651.53
	 

	 
	Bỉm Sơn
	 
	1
	38.00
	69.00
	 

	1
	Cụm CN Bắc Bỉm Sơn
	TX Bỉm Sơn
	 
	38.00
	69.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Hà Trung
	 
	6
	73.70
	108.33
	 

	2
	Cụm CN Hà Phong I
	Xã Hà Phong
	 
	10.00
	10.00
	Đã cơ bản  hoàn thành

	3
	Cụm CN Hà Bình
	Xã Hà Bình
	 
	5.00
	8.60
	Đã cơ bản  hoàn thành

	4
	Cụm CN Hà Lĩnh
	Xã Hà Lĩnh
	 
	5.70
	9.37
	Đã cơ bản  hoàn thành

	5
	Cụm CN Hà Tân
	Xã Hà Tân
	 
	5.00
	5.00
	Đã cơ bản  hoàn thành

	6
	Cụm CN Hà Phong II
	Xã Hà Phong
	 
	38.00
	50.00
	Giai đoạn 2011-2015

	7
	Cụm CN Hà D​ư¬ng (Cầu Cừ)
	Xã Hà D​ơng
	 
	10.00
	25.36
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Nông Cống
	 
	3
	25.30
	55.30
	 

	8
	Cụm CN Hoàng Sơn
	Xã Hoàng Sơn
	 
	5.30
	5.30
	Đã cơ bản  hoàn thành

	9
	Cụm CN Tr​ưêng Sơn
	Xã Tr​ờng Sơn
	 
	20.00
	20.00
	Giai đoạn 2016-2020

	10
	Cụm CN Tân Phúc
	Xã Tân Phúc
	 
	 
	30.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Triệu Sơn
	 
	3
	30.50
	75.50
	 

	11
	Cụm CN Đồng Thắng
	Xã Đồng Thắng
	 
	5.50
	5.50
	Đã cơ bản  hoàn thành

	12
	Cụm CN Liên xã Dân lực
	Xã Dân lý-Dân lực-Dân quyền
	 
	10.00
	50.00
	Giai đoạn 2011-2015

	13
	Cụm CN N​a
	Xã Tân Ninh
	 
	15.00
	20.00
	Giai đoạn 2016-2020

	 
	Thọ Xuân
	 
	1
	5.00
	20.00
	 

	14
	Cụm CN Thọ Nguyên
	Xã Thọ Nguyên
	 
	5.00
	20.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Yên Định
	 
	2
	20.50
	100.00
	 

	15
	Cụm CN Yên Lâm
	Xã Yên Lâm
	 
	5.50
	70.00
	Giai đoạn 2011-2015

	16
	Cụm CN Quán Lào

	Thị trấn Quán Lào
	 
	15.00
	30.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Thiệu Hoá
	 
	3
	16.00
	55.00
	 

	17
	Cụm CN Thiệu Dư​ơng
	Xã Thiệu D​ơng
	 
	16.00
	20.00
	Giai đoạn 2011-2015

	18
	Cụm CN Thiệu Đô
	Xã Thiệu Đô
	 
	 
	20.00
	Giai đoạn 2011-2015

	19
	Cụm CN Thiệu Giang
	Xã Thiệu Giang
	 
	 
	15.00
	Giai đoạn 2016-2020

	 
	Đông Sơn
	 
	4
	96.40
	103.40
	 

	20
	Cụm CN Đông Lĩnh
	Xã Đông Lĩnh
	 
	8.60
	8.60
	Đã cơ bản  hoàn thành

	21
	Cụm CN Vức
	Xã Đông H​ng - Đông Vinh 
Đông Quang
	 
	52.80
	52.80
	Đã cơ bản  hoàn thành

	22
	Cụm CN Đông H​ng -Núi Nấp
	Xã Đông H​ng
	 
	17.00
	17.00
	Giai đoạn 2011-2015

	23
	Cụm CN Đông Tiến
	Xã Đông Tiến
	 
	18.00
	25.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Vĩnh Lộc
	 
	2
	4.00
	65.00
	 

	24
	Cụm CN Vĩnh Minh
	Xã Vĩnh Minh
	 
	4.00
	30.00
	Giai đoạn 2011-2015

	25
	Cụm CN Vĩnh Hoà
	Xã Vĩnh Hoà
	 
	 
	35.00
	Giai đoạn 2016-2020

	II
	Ven biển
	 
	13
	246.20
	375.00
	 

	 
	Sầm Sơn
	 
	1
	60.00
	20.00
	 

	26
	Cụm CN Quảng Tiến
	Xã Quảng Tiến
	 
	60.00
	20.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Quảng X​ương
	 
	3
	105.70
	138.00
	 

	27
	Cụm CN Tiên Trang
	Xã Quảng Lợi
	 
	95.70
	38.00
	Đã cơ bản  hoàn thành

	28
	Cụm CN Nham - Thạch
	Xã Quảng Nham - Quảng Thạch
	 
	10.00
	50.00
	Giai đoạn 2011-2015

	29
	Cụm CN Bắc Cầu Ghép
	Bắc cầu ghép
	 
	 
	50.00
	Giai đoạn 2016-2020

	 
	Hoằng Hoá
	 
	4
	61.50
	110.00
	 

	30
	Cụm CN Hoằng Phụ
	Xã Hoằng Phụ
	 
	11.50
	15.00
	Giai đoạn 2011-2015

	31
	Cụm CN Tào Xuyên
(Ven quốc lộ 1A)
	Ven quốc lộ 1 A
	 
	50.00
	40.00
	Giai đoạn 2011-2015

	32
	Cụm CN phía Nam Gòng
	TT Bút Sơn
	 
	 
	25.00
	Giai đoạn 2011-2015

	33
	Cụm CN Thái Thắng
	Hoằng Thái - Hoằng Thắng
	 
	 
	30.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Hậu Lộc
	 
	2
	5.00
	35.00
	 

	34
	Cụm CN Hoà Lộc
	Xã Hoà Lộc
	 
	5.00
	20.00
	Giai đoạn 2011-2015

	35
	Cụm CN Thị trấn Hậu Lộc
	Thị trấn Hậu Lộc
	 
	 
	15.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Nga Sơn
	 
	3
	14.00
	72.00
	 

	36
	Cụm CN Liên xã Thị trấn
	Thị Trấn Nga Sơn
	 
	7.00
	7.00
	Đã cơ bản  hoàn thành

	37
	Cụm CN T​ Sy
	Ngã t​ư Nga Nhân-Nga Thạch Nga Bạch
	 
	7.00
	15.00
	Giai đoạn 2011-2015

	38
	Cụm CN Tam Linh
	Xã Nga Mỹ, Nga Văn
	 
	 
	50.00
	Giai đoạn 2011-2015

	III
	Miền núi
	 
	17
	154.10
	452.20
	 

	 
	Ngọc Lặc
	 
	3
	40.00
	88.00
	 

	39
	Cụm CN Cao  Lộc Thịnh
	Xã Cao Thịnh
	 
	30.00
	48.00
	Giai đoạn 2011-2015

	40
	Cụm CN Lam Sơn
	Nông tr​ờng Lam Sơn 
	 
	10.00
	20.00
	Giai đoạn 2011-2015

	41
	Cụm CN sạch Ngọc Sơn
	Xã Ngọc Sơn
	 
	 
	20.00
	Giai đoạn 2016-2020

	 
	Cẩm Thuỷ
	 
	2
	12.50
	39.50
	 

	42
	Cụm CN Cẩm Tú
	Xã Cẩm Tú
	 
	3.50
	19.50
	Giai đoạn 2011-2015

	43
	Cụm CN Cẩm Ngọc
	Xã Cẩm Ngọc
	 
	9.00
	20.00
	Giai đoạn 2016-2020

	 
	Thạch Thành
	 
	1
	10.00
	65.00
	 

	44
	Cụm CN Vân Du
	Thị trấn Vân Du
	 
	61.00
	65.00
	Giai đoạn 2016-2020

	 
	Th​ường Xuân
	 
	2
	13.00
	50.00
	 

	45
	Cụm CN Ngọc Phụng
	Xã Ngọc Phụng
	 
	8.00
	20.00
	Giai đoạn 2011-2015

	46
	Cụm CN Khe Hạ
	Xã Luận Thành
	 
	5.00
	30.00
	Giai đoạn 2016-2020

	 
	Như​ Xuân
	 
	2
	6.10
	69.70
	 

	47
	Cụm CN Yên Cát
	TT Yên Cát
	 
	6.10
	20.00
	Giai đoạn 2011-2015

	48
	Cụm CN Bãi Trành 
	Xã Bãi Trành
	 
	 
	49.70
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Nh​­ Thanh
	 
	1
	20.00
	30.00
	 

	49
	Cụm CN Xuân Khang
	Xã Xuân Khang
	 
	20.00
	30.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Lang Chánh
	 
	1
	20.00
	40.00
	 

	50
	Cụm Bãi Bùi (Quang Hiến)
	Xã Quang Hiến
	 
	20.00
	40.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Bá Th​ớc
	 
	2
	20.00
	30.00
	 

	51
	Cụm CN Điền Trung
	Xã Điền Trung
	 
	10.00
	10.00
	Giai đoạn 2016-2020

	52
	Cụm CN Thiết ống - Thiết Kế
	Xã Thiết Kế
	 
	10.00
	20.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Quan Hoá
	 
	1
	7.50
	25.00
	 

	53
	Cụm CN Xuân Phú
	xã Xuân Phú
	 
	7.50
	25.00
	Giai đoạn 2011-2015

	 
	Quan Sơn
	 
	1
	0.00
	10.00
	 

	54
	Cụm CN Na Mèo
	Xã Na Mèo
	 
	 
	10.00
	Giai đoạn 2016-2020

	 
	M​ờng Lát
	 
	1
	5.00
	5.00
	 

	55
	Cụm CN TT M​­êng Lát
	Thị trấn M​ờng Lát
	 
	5.00
	5.00
	Giai đoạn 2016-2020


Phụ Lục 2: Danh sách các cụm CN loại bỏ khỏi qh điều chỉnh đến 2020

(Kèm theo Quyết định số 604 /QĐ - UBND ngày 01 / 3 /2011
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)
	TT
	Tên huyện thị, TP
	Diện tích quy hoạch(ha)
	Lý do loại bỏ

	
	Toàn tỉnh
	354,8
	

	I
	Vùng Đồng bằng
	157,8
	

	
	Huyện Hà Trung
	10
	

	1
	Cụm Bái Đền
	5
	Khó thu hút đầu tư

	2
	Cụm Hà Châu
	5
	Khó thu hút đầu tư

	
	Huyện Nông Cống
	30
	

	3
	Cụm TT Nông Cống
	10
	Khó bố trí đất

	4
	Cụm Trung Thành
	20
	Khó thu hút đầu tư

	
	Huyện TRiệu Sơn
	5
	

	5
	Cụm Quán Giắt
	5
	Khó bố trí đất

	
	Huyện Yên Định
	7
	

	6
	Cụm Quý Lộc
	7
	Khó thu hút đầu tư

	
	Huyện Đông Sơn
	77,8
	

	7
	Cụm Đông Anh
	27,8
	Huyện đã nhiều cụm nên không QH để hạn chế SD đất lúa 

	8
	Cụm Đông Tân
	30
	Đều là đất 2 lúa; nguyên liệu đá núi Quảng Nạp và núi Vức, núi Thiều bị cấm khai thác

	9
	Cụm Đông Vinh
	20
	

	
	Huyện Vĩnh Lộc
	4
	

	10
	Cum CN Vĩnh Ninh
	4
	Khó thu hút đầu tư

	
	Thành phố thanh hoá
	20
	

	11
	Cụm Quảng Thành
	20
	Khó bố trí đất

	
	Thị xã Bỉm Sơn
	4
	

	12
	Cụm Nam Thị xã Bỉm Sơn
	4
	Chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động  thương mại

	II
	Vùng ven biển
	53
	

	
	Huyện Quảng Xương
	7
	

	13
	Cụm Quảng Đức
	7
	Chuyển thành điểm CN tại vị trí trường tiểu học cũ.

	
	Huyện Hoằng Hoá
	10
	

	14
	Cụm Hoàng Trường
	10
	Khó bố trí đất

	
	Huyện Tĩnh Gia
	36
	

	15
	Cụm Còng
	6
	Không bố trí được đất

	16
	Cụm Tân Dân
	5
	Khó thu hút đầu tư

	17
	Cụm Triệu Dương
	5
	Gần cụm Hải Ninh

	18
	Cụm Tân Trường
	12
	Khó thu hút đầu tư

	19
	Cụm Hùng Sơn
	8
	Khó thu hút đầu tư

	III
	Vùng miền núi
	144
	

	
	Huyện Ngọc Lặc
	5
	

	20
	Cụm Sông Âm
	5
	Khó thu hút đầu tư

	
	Huyện Cẩm Thủy
	8
	

	21
	Cụm TT Cẩm Thuỷ
	4,5
	Khó bố trí đất

	22
	Cụm Cẩm Thành
	3,5
	Khó thu hút đầu tư

	
	Huyện Thạch Thành
	5
	

	23
	Cụm Kim Tân
	5
	Diện tích quá nhỏ, không hiệu quả

	
	Huyện Thường Xuân
	8
	

	24
	Cụm Thọ Thanh
	3
	Khó thu hút đầu tư

	25
	Cụm Thượng Ninh
	5
	

	
	Huyện như Xuân
	60
	

	26
	Cụm CN Thanh Xuân
	10
	

	27
	Cụm Xuân Bình
	50
	Khó thu hút đầu tư

	
	Huyện như Thanh
	28
	

	28
	Cụm CN Hải Long
	10
	Khó thu hút đầu tư

	29
	Cụm Xuân Du
	10
	Khó thu hút đầu tư

	30
	Cụm Hải Vân
	8
	Diện tích đất hẹp, tại vị trí không thuận lợi

	
	Huyện Lang Chánh
	5
	

	31
	Cụm CN Trí Nang
	5
	Khó thu hút đầu tư

	
	Huyện Bá Thước
	15
	

	32
	Cụm Lũng Niêm
	5
	Khó thu hút đầu tư

	33
	Cụm Lâm Sa
	10
	Khó thu hút đầu tư

	
	Huyện Quan Sơn
	10
	

	34
	Cụm Sơn Điện (km 61)
	5
	Khó thu hút đầu tư

	35
	Cụm Sơn Lư
	5
	Khó thu hút đầu tư


phụ lục 3: Các cụm chuyển thành cụm nghề xã

( Kèm theo QĐ số 604 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2011

của Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Tên huyện thị, TP
	Tổng số

cụm
	DTQH

(ha)
	Ghi chú

	
	Toàn tỉnh
	20
	125,90
	

	I
	Đồng bằng
	7
	69,00
	

	
	Tp. Thanh Hoá
	1
	4,00
	

	1
	Cụm CN - LN Quảng Thắng
	
	4,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	
	Thọ Xuân
	2
	13,00
	

	2
	Cụm CN TT Thọ Xuân
	
	3,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	3
	Cụm CN Nam Giang
	
	10,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	
	Thị xã Bỉm Sơn
	1
	30,00
	

	4
	Cụm CN Bắc Bỉm Sơn II
	
	30,00
	Sáp nhập với cụm CN Bắc Bỉm Sơn

	
	Huyện thiệu hóa
	1
	5,00
	

	5
	Cụm TT Vạn Hà
	
	5,00
	Nhập với cụm CN Thiệu Đô

	
	Huyện Hà Trung
	1
	5,00
	

	6
	Cụm TT Hà Trung
	
	5,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	
	Yên Định
	1
	12,00
	

	7
	Cụm CN Kiểu
	
	12,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	II
	Ven biển
	9
	33,9
	

	
	Quảng Xương
	1
	5,30
	

	8
	Cụm CN Quảng Phong
	
	5,30
	Chuyển sang cụm nghề xã

	
	Hoằng Hoá
	1
	1,10
	

	9
	Cụm CN - Làng nghề Hoằng Thịnh
	1,10
	Chuyển sang cụm nghề xã

	
	Hậu Lộc
	2
	6,00
	

	10
	Cụm CN- LN Tiến Lộc
	
	3,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	11
	Cụm CN Minh Lộc
	
	3,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	
	Nga Sơn
	1
	7,00
	

	12
	Cụm CN Khe Niễng
	
	7,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	
	Tĩnh Gia
	4
	14,50
	

	13
	Cụm CN Hải Thanh
	
	1,50
	Chuyển sang cụm nghề xã

	14
	Cụm CN Hải Ninh
	
	5,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	15
	Cụm Nguyên Bình
	
	5,00
	Sáp nhập KKT Nghi Sơn

	16
	Cụm CN Thanh Sơn
	
	3,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	III
	Miền núi
	4
	23,00
	

	
	Huyện Ngọc Lặc
	1
	10,00
	

	17
	Cụm Phố Châu
	
	10,00
	Sáp nhập vào cụm Lam Sơn

	
	Thường Xuân
	1
	3,00
	

	18
	Cụm CN Tân Thành
	
	3,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	
	Bá Thước
	1
	5,00
	

	19
	Cụm CN ái Thượng
	
	5,00
	Chuyển sang cụm nghề xã

	
	Quan Sơn
	1
	5,00
	

	20
	Cụm CN Trung Hạ
	
	5,00
	Chuyển sang cụm nghề xã
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